ôn tập

1. Chỉ ra các hợp chất hữu cơ tạp chức                                  OH

a.  CH2 = CH - COOH;           CH ( C - CHO  ;                    COOH 

b.  CH2 - CH2;   HOOC - COOH;     HOCH2 – CHO.
      |         |

    OH     COOH

c. NH2 - CH2 - COOH ;   HO - CH2 – CH2 - COOH;  OHC - CH2 - COO - CH3
d. HO - CH2 - CH2 - OH; C2H5OH;   HO - CH2 – CHO.
2.  A, B là hai hợp chất hữu cơ đơn chức, có cùng công thức đơn giản là CH2O, trong đó  MA < MB. Công thức phân tử của A, B lần lượt là:

a. C2H4O2 và CH2O                                                   b. CH​2O và C2H4O2
c. C3H6O3 và C2H4O2                                                 d. CH2O và C3H6O3
3. Đốt cháy a mol anđêhit, mạch hở A được b mol CO2 và c mol  H2O. Biết b - c = a. Chỉ  ra phát biểu đúng:

a. A là anđêhit chưa no, đa chức.
b. A tráng gương cho ra bạc theo tỉ lệ mol 1 : 4

c. A là đồng đẳng của anđêhit fomic.
d. A cộng H2 cho ra rượu ba lần rượu.

4. Có bao nhiêu rượu bậc I, công thức phân tử là C5H12O.
a. 2                  b. 3                       c. 4                         d. 5

5. 2,3g rượu đơn chức A tác dụng  với Na dư giải phóng 0,56 lít H2 (đkc). A là rượu nào dưới đây:
a. metanol                                     c. propanol - 1 ( hay propan - 1 - ol)

b. etanol                                        d. propanol - 2 ( hay propan - 2 - ol)

6. Oxi hoá 3g rượu đơn chức A bằng CuO nóng được 2,9 gam anđêhit ( hiệu suất phản ứng  đạt 100%). Chỉ ra phát biểu đúng về A.

a. Là rượu chưa no.
b. Có nhiệt độ sôi cao hơn C2H5OH.
c. Tách nước tạo 2 anken đồng phân.
d. Là nguyên liệu để điều chế cao su tổng hợp.
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 7, 8, 9, 10.

Hiđrat hoá 5,6 lít propen ( xúc tác H2​SO4 loãng) thu được m gam hỗn hợp 2 rượu A, B. Biết đã có lần lượt 65% và 15% lượng propen ban đầu tham gia các phản ứng tạo A, B.

7. Chỉ ra giá trị của m. 

a. 12 gam                                  c. 6 gam

b. 9,75 gam                               d. 2,25 gam

8. Tên A và B lần lượt là :

a. propanol - 1 và propanol – 2 (hay propan - 1 - ol và propan - 2 - ol)

b. propanol - 2 và propanol - 1 (hay propan – 2- ol và propan - 1 - ol)

c. rượu n - propylic và rượu isopropylic

d. rượu etylic và n – butylic.
9. Khối lượng propen chưa tham gia phản ứng là:

a. 8,4g                    b. 6,3g                        c. 4,2g                      d. 2,1g

10. Hiệu suất hiđrat hoá propen đạt:

a. 50%                   b. 65%                        c. 70%                      d. 80%

11. A là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C7H8O. A vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với NaOH. Điều nào dưới đây đúng khi nói về A:

a. A là rượu thơm                                  b. A là rượu chưa no

c. A là axit cacboxylic                          d. A là phenol.
12. Khối lượng axit picric (2; 4; 6 - trinitrophenol) thu được khi cho 18,8g phenol tác dụng với 45gam dung dịch HNO3 63% (có H2SO4 đặc làm xúc tác và đun nóng. Hiệu suất phản ứng đạt 100%) là:

a. 63,8g                 b. 45,8g                      c. 41g                              d. 34,35g

13. Hiện tượng nào dưới đây quan sát được khi nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa dung dịch natriphenolat.

a. Dung dịch từ đục hoá trong.                                       b. Dung dịch từ đồng nhất trở nên phân lớp

c. Dung dịch từ phân lớp trở nên đồng nhất                         d. Dung dịch từ không màu hoá xanh thẫm.

14. Đốt cháy 4,3g chất hữu cơ đơn chức mạch hở A được hỗn hợp chỉ gồm 8,8g CO2 và 2,7g nước. Chỉ ra phát biểu sai:

a. A làm mất màu nước brom                                    b. A chứa 2 liên kết ( trong phân tử

c. A tác dụng được với NaOH                                   d. A là hợp chất hữu cơ no.

15. Hàm lượng nitơ trong amin đơn chức A là 23,73%. A có công thức phân tử:

a. CH5N                  b. C2H​7N                     c. C3H9N                        d. C6H7N

16. Chỉ ra điều đúng

a. Amin nào cũng có tính bazơ.                                   b. Amin nào cũng làm xanh giấy quì tím ướt

c. Anilin có tính bazơ mạnh hơn NH3
d. Dung dịch phenylamoniclorua tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng.

17. A là anđêhit đơn chức no có %O( theo khối lượng) là 53,33%. A có đặc điểm:

a. Có nhiệt độ sôi thấp nhất dãy đồng đẳng                       b. Tráng gương cho ra bạc theo tỉ lệ mol 1 : 4

c. ở thể khí trong điều kiện thườg                                      d. a, b, c đều đúng

18. Oxi hóa 6,6g anđêhit đơn chức A được 9 gam axit tương ứng (hiệu suất phản ứng đạt 100%). A có tên gọi:

a. an®ªhit fomic                                   c. an®ªhit propionic

b. an®ªhit axetic                                  d. an®ªhit acrylic.
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 19, 20.

Oxi hoá hết 0,2mol hỗn hợp 2 rượu đơn chức A, B liên tiếp trong dãy đồng đẳng bằng CuO đun nóng được hỗn hợp X gồm 2 anđêhit. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 54gam bạc.

19. A, B là 2 rượu nào dưới đây:

a. CH3OH và C2H5OH                                         b. C2H5OH và C3H7OH

c. C3H5OH và C4H7OH                                        d. C4H9OH và C5H11OH

20. Thành phần phần trăm (theo số mol) của A, B trong hỗn hợp rượu ban đầu lần lượt là:

a. 75% và 25%                    b. 60% và 40%                          c. 40% và 60%                   d. 25% và 75%

21. Nhận định gì có thể rút được từ hai phản ứng sau:

                  RCHO + H2 
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a. Các anđêhit chỉ có tính khử

b. Các anđêhit chỉ có tính oxi hoá khử.
c. Các anđêhit vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá.
d. Các anđêhit có tính oxi hoá rất mạnh .
Để trung hoà 11,5 gam axit hữu cơ đơn chức A cần 125ml dung dịch NaOH 2M.

Sử dụng dữ kiện trên để trả lời các câu 22, 23.

22. A là axit nào dưới đây.

a. axit fomic                      b. axit axªtic                    c. axit metacrylic                   d. axit benzoic

23. Điều nào đúng khi nói về axit hữu cơ đơn chức A.

a. A cho được phản ứng tráng gương. 

b. A là nguyên liệu để điều chế thuỷ tinh hữu cơ.
c. A có thể được điều chế bằng  phản ứng lên men giấm.
d. Hiđrat hoá A được hỗn hợp gồm 2 sản phẩm.
24. Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 20 gam rượu etylic (có H2SO4  đặc làm xúc tác và đun nóng) đựơc 27 gam etylaxetat. Hiệu suất este hoá đạt:

a. 90%                          b. 74%                       c. 70,56%                          d. 45,45%

25. Trung hoà 10 gam một mẫu giấm ăn cần 7,5 ml dung dịch NaOH 1M. Mẫu giấm ăn này có nồng độ:

a. 7,5%                  b. 4,5%                     c. 4%                        d. 3%

26. Khối lượng axit axêtic thu được khi lên men 1 lít rượu etylic 80 (cho khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8g/ml; hiệu suất phản ứng đạt 100%) là:

a. 83,47g                          b. 80g                               c. 64g                                   d. 49,06g

27. Este nào dưới đây có tỉ khối hơi so với oxi là 1,875.
a. etyl axetat                      b.  metyl fomiat                      c. vinyl acrylat                    d. phenyl propionat

Sử dụng dữ kiện trên  để trả lời các câu 28, 29.

A là monome dùng để điều chế thuỷ tinh hữu cơ.

28. A có công thức phân tử:

a. C3H4O2                     b. C4H6O2                        c. C5H8O2                   d. C6H10O2
29. 10 gam A làm mất màu vừa đủ một thể tích dung dịch Br2 2M là: 

a. 40ml                         b. 50ml                        c. 58,14ml                          d. 87,7ml

30. Chỉ ra điều sai khi nói về este vinyl axetat

a. Có thể làm mất màu nước brom                                  b. Cho được phản ứng trùng hợp tạo povinyl axetat

c. Có công thức phân tử C4H8O2                                      d. Không điều chế bằng cách cho axit tác dụng với rượu.
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